
 

Về Kinh tế tư nhân Việt Nam 
sau hai thập kỷ đổi mới 

Đinh Thị Thơm(*) 

Bài viết điểm qua sự tiến triển của kinh tế tư nhân Việt Nam 
sau hai thập kỷ đất nước ta thực hiện Đổi mới cả trên phương 
diện nhận thức lẫn thực tế; những quan điểm cơ bản về khu 
vực kinh tế này; những đóng góp quan trọng của nó vào tăng 
trưởng kinh tế quốc dân và những vấn đề cần giải quyết để 
khu vực kinh tế tư nhân phát huy được mọi tiềm năng trong 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

I. Những tiến triển của khu vực kinh tế tư nhân Việt 
Nam trong hai thập kỷ qua 

1. Về nhận thức 

Trong việc phân định khu vực kinh 
tế, theo thông lệ thống kê quốc tế, người 
ta thường chia nền kinh tế của mỗi quốc 
gia thành hai khu vực: kinh tế nhà nước 
và kinh tế tư nhân. Còn ở Việt Nam, kể 
từ Đại hội VI của Đảng, khi kinh tế tư 
nhân được thừa nhận là bộ phận tồn tại 
khách quan trong cơ cấu nền kinh tế 
nhiều thành phần và được tạo mọi điều 
kiện để phát triển, Niên giám Thống kê 
đã đưa ra hai cách phân loại: 1) Chia 
nền kinh tế thành hai khu vực: khu vực 
kinh tế trong nước (kinh tế nhà nước 
trung ương, kinh tế nhà nước địa 
phương và kinh tế ngoài nhà nước) và 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; 2) 
Chia nền kinh tế theo thành phần kinh 
tế cụ thể: kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, 
kinh tế hỗn hợp, kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài. Đến tháng 4/2001, theo quy 
ước của Tổng cục Thống kê, khu vực 
kinh tế tư nhân là khu vực bao gồm 
những hộ gia đình hoặc doanh nghiệp tư 
nhân (doanh nghiệp tư nhân, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh) tham gia các hoạt 
động sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp như công nghiệp, giao thông vận 
tải, xây dựng, chế biến nông, lâm sản, 
đánh bắt và chế biến thuỷ sản, thương 
mại và dịch vụ, du lịch.(*) 

Cho đến nay, mặc dù được đánh giá 
là có những bước chuyển tích cực, được 
các văn kiện của Đảng và Chính phủ 
nhấn mạnh tầm quan trọng và khẳng 
định những đóng góp không nhỏ trong 
quá trình thúc đẩy nền kinh tế nhiều 
thành phần phát triển, song khu vực 
kinh tế tư nhân vẫn chưa phát huy được 
vai trò tương xứng với tiềm năng của nó. 
                                           
(*) TS. Kinh tế, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam. 
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Tuy nhiên, bên cạnh sự nhìn nhận 
không mấy thiện cảm của xã hội trước 
những mặt tiêu cực vốn có của kinh tế 
tư nhân: tính bấp bênh, năng lực hạn 
chế, vốn nhỏ, nặng tính cơ hội, trốn 
thuế, bóc lột, đầu cơ, hàng giả..., trong 
nhận thức của người dân về khu vực 
kinh tế tư nhân ở Việt Nam cũng đã có 
nhiều đánh giá khách quan và đúng 
mức về những mặt tích cực cũng như 
những hạn chế của khu vực này.Có thể 
hệ thống thành những quan điểm chủ 
yếu sau: 

 - Sự thừa nhận kinh tế tư nhân là 
một tồn tại khách quan mang tính lịch 
sử và mang tính quy luật trong sự phát 
triển xã hội; 

- Kinh tế tư nhân là động lực phát 
triển mạnh nhất và tạo ra nhiều việc 
làm nhất trong xã hội; 

- Kinh tế tư nhân và kinh tế nhà 
nước cùng phát triển và không loại trừ 
lẫn nhau trong nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN; 

- Kinh tế tư nhân cần được phát 
triển trong một môi trường bảo đảm 
chắc chắn bằng pháp luật; 

- Kinh tế tư nhân cần được hỗ trợ về 
vốn, nghiên cứu phát triển và đào tạo 
nhân lực; 

- Kinh tế tư nhân cần có một cơ 
quan nhà nước quản lý trực tiếp. 

Bước chuyển lớn trong nhận thức về 
khu vực kinh tế tư nhân được đánh dấu 
bằng Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt 
Nam, khi chính sách phát triển nền 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 
được khởi xướng trong Đại hội này và 
được Đại hội VII, Đại hội VIII tiếp tục 
phát triển. 

Chỉ sau mười năm thực hiện “Đổi 
mới”, chính sách kinh tế nhiều thành 

phần được đánh giá là đã góp phần to 
lớn giải phóng và phát triển lực lượng 
sản xuất, đưa đến những thành tựu 
kinh tế-xã hội quan trọng. 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 1992 
cũng  nêu rõ: “Mục đích chính sách kinh 
tế của Nhà nước là làm cho dân giàu, 
nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân 
dân, trên cơ sở giải phóng mọi năng lực 
sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của 
các thành phần kinh tế: kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản 
tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước dưới 
nhiều hình thức” (Điều 16) và “Các cơ sở 
sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành 
phần kinh tế phải thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, đều bình 
đẳng trước pháp luật, vốn và các tài sản 
hợp pháp được Nhà nước bảo hộ” (Điều 
22). Cùng với việc sửa đổi Hiến pháp, hệ 
thống văn bản pháp luật (Luật Công ty, 
Luật Doanh nghiệp tư nhân, các Nghị 
định và các Thông tư liên bộ) và nhiều 
chính sách định hướng, khuyến khích 
khu vực kinh tế này phát triển cũng đã 
được ban hành. Riêng đối với khu vực 
phi nông nghiệp, Luật Doanh nghiệp Tư 
nhân, Luật Công ty, Luật Khuyến khích 
Đầu tư trong nước và Luật Doanh 
nghiệp thực sự là những nỗ lực pháp lý 
để kinh tế tư nhân được bình đẳng với 
mọi thành phần kinh tế khác và phát 
huy mọi tiềm năng của mình.  

Tuy nhiên, phải đến Nghị quyết 
Trung ương V, khoá IX, khu vực kinh tế 
này mới được đánh giá một cách đúng 
mức khi được xem là “bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế quốc 
dân”, và đặt nhiệm vụ “phát triển nó là 
vấn đề chiến lược lâu dài trong chiến 
lược phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần định hướng XHCN, góp phần quan 
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trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
trọng tâm là phát triển kinh tế, công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao nội 
lực đất nước trong hội nhập quốc tế”. 

Kinh nghiệm ở nhiều nền kinh tế 
chuyển đổi trên thế giới cho thấy, sự 
thay đổi nhận thức của xã hội còn quan 
trọng hơn nhiều so với những nhận 
định, đánh giá hoặc những chính sách 
của chính phủ về khu vực kinh tế tư 
nhân. Trong điều kiện cụ thể ở Việt 
Nam hiện nay, để có được sự nhìn nhận 
xác thực, công bằng đối với kinh tế tư 
nhân, cần phải tạo lập được một môi 
trường thông tin minh bạch khẳng định 
tính đúng đắn của chủ trương phát 
triển kinh tế thị trường định hướng 
XHCN. Có thể dựa vào bốn yếu tố sau 
để khẳng định tính khả thi của chiến 
lược phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần định hướng XHCN, đó là: 1/ Kinh 
tế tư nhân đã được pháp chế hoá bằng 
luật và do pháp luật điều chỉnh, bảo vệ 
với quy định thể hiện trong hiến pháp; 
2/ Kinh tế tư nhân không có khả năng 
thao túng về kinh tế và chính trị như tư 
bản phương Tây, bởi lẽ, khu vực này 
mới được hồi phục, chưa phát triển đến 
giai đoạn độc quyền; 3/ Trong thời kỳ 
đổi mới, nhiều doanh nhân xuất thân là 
cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng 
vũ trang, thậm chí, là đảng viên, vì vậy 
tồn tại trong họ luôn là tinh thần yêu 
nước, đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất 
nước Việt Nam giàu mạnh; 4/ Là một bộ 
phận hữu cơ trong cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần, liên kết chặt chẽ với kinh 
tế nhà nước, kinh tế tư nhân sẽ góp 
phần quan trọng vào việc thực hiện mục 
tiêu chiến lược do Đảng Cộng sản Việt 
Nam đề ra. 

Như vậy, khi được khuyến khích và 
tạo điều kiện phát triển, kinh tế tư 
nhân càng thể hiện rõ là một trong 

những thành phần trụ cột của nền kinh 
tế quốc dân, bảo đảm cho việc thực hiện 
thành công đường lối phát triển kinh tế 
thị trường định hướng XHCN. Tuy 
nhiên, để quan niệm này trở thành một 
nhận thức nghiêm túc trong mọi tầng 
lớp nhân dân, Chính phủ không chỉ ban 
hành các chính sách, nghị định cần 
thiết cho sự tồn tại và phát triển của 
khu vực này, mà cần phải thực hiện 
những chương trình tuyên truyền sâu 
rộng để đông đảo nhân dân hiểu thấu 
đáo và có những hành động thiết thực 
ủng hộ và thúc đẩy thành phần kinh tế 
này phát triển vững mạnh (theo 2, tr. 4; 
4, tr.7). 

2. Thực trạng của khu vực kinh 
tế tư nhân Việt Nam trong hai thập 
kỷ qua 

Một số thành tựu của kinh tế tư 
nhân trong nền kinh tế đất nước  

Kể từ năm 1986, tư duy và nhận 
thức về kinh tế tư nhân đã bắt đầu thay 
đổi nhưng chỉ sau  năm 1996, khi môi 
trường đầu tư và kinh doanh được cải 
thiện một cách cơ bản, kinh tế tư nhân 
đã phát triển nhanh, mạnh cả về lượng 
và chất. Tính đến cuối năm 2000, cả 
nước có khoảng 59.473 doanh nghiệp tư 
nhân với tổng số vốn là 52.000 tỷ đồng, 
sử dụng 600.000 lao động và đóng góp 
7,6% GDP. Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp 
đã tác động tích cực đến tốc độ hình 
thành và phát triển của khu vực này. 
Chẳng hạn, chỉ riêng trong năm 2000, 
năm Luật Doanh nghiệp bắt đầu có hiệu 
lực, số doanh nghiệp mới được thành lập 
bằng số lượng của cả 5 năm trước đó. 
Đến cuối năm 2003, sau gần 4 năm thi 
hành luật này, đã có khoảng 73.000 
doanh nghiệp mới đăng ký, đưa tổng số 
doanh nghiệp đăng ký lên xấp xỉ 
120.000 đơn vị. 

Sự phát triển mạnh mẽ của khu vực 
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tư nhân còn thể hiện rất rõ qua những 
chỉ số quan trọng: 1/ Tỷ trọng GDP 
chiếm khoảng 43%; 2/ Tốc độ tăng 
trưởng trong những năm gần đây luôn 
đạt trên 10%: năm 2001 là 13,22%, năm 
2002 là 13,89%, năm 2003 khoảng 14%; 
3/  Tỷ trọng vốn đầu tư trong tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội có xu hướng tăng 
dần: năm 2001 chiếm 23,5%, năm 2002 
là 25,3%, năm 2003 khoảng 26,7%; 4/ Tỷ 
trọng việc làm chiếm khoảng 90% tổng 
lực lượng lao động xã hội. Với những chỉ 
số đáng thuyết phục đó, khu vực này 
cũng đã có những đóng góp đáng kể vào 
việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế quốc 
dân, như tăng nguồn thu ngân sách: 
trong năm 2002 thu ngân sách từ khu 
vực này đạt 7% so với 6,4% của năm 
2001, trong đó tiêu biểu là các tỉnh, 
thành sau: Bình Định đạt 33%, Tiền 
Giang đạt 24%, Gia Lai, Quảng Nam 
đạt 22%, Đồng Tháp đạt 16%, thành 
phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 15%. Thu 
từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ 
ngoài quốc doanh tăng 13%, đạt 103,6% 
kế hoạch năm; ngoài ra còn khoản thuế 
môn bài, VAT trong nhập khẩu và các 
khoản phí khác. Bên cạnh đó, phần thu 
từ hoạt động xuất khẩu của kinh tế tư 
nhân cũng rất đáng ghi nhận: chiếm tới 
48% tổng kim ngạch xuất khẩu. ở một 
số địa phương hoạt động này do kinh tế 
tư nhân đảm nhiệm chủ yếu, chẳng hạn 
ở Hà Giang, kinh tế tư nhân tham gia 
tới 60%, Bình Thuận: 45%, Quảng Ngãi: 
34%. Tính đến cuối năm 2003, lượng 
vốn mà khu vực này thu hút chiếm 27% 
tổng đầu tư xã hội của Việt Nam, và 
trước hết, nó trở thành nguồn cung cấp 
vốn chủ yếu cho sự phát triển kinh tế 
của các địa phương. Năm 2002, đầu tư 
của doanh nghiệp dân doanh ở thành 
phố Hồ Chí Minh chiếm tới 38% tổng số 
vốn đầu tư xã hội trên địa bàn thành 
phố, trong khi vốn đầu tư của khu vực 

nhà nước và ngân sách gộp lại cũng chỉ 
đạt 36,5% (theo 4, tr. 4). 

Về Cơ cấu doanh nghiệp, loại hình 
doanh nghiệp tư nhân trong khu vực 
kinh tế tư nhân chiếm khoảng 70%, tiếp 
đó là loại hình công ty cổ phần và công 
ty hợp danh. ở đây vẫn phải nêu tình 
trạng những doanh nghiệp không còn 
hoạt động, mặc dù số này chiếm tỷ 
trọng nhỏ so với một số nền kinh tế phát 
triển khác (chẳng hạn, khoảng 3% ở 
thành phố Hồ Chí Minh và 3,3% ở Hà 
Nội so với 10% ở Mỹ và từ 20% đến 40% 
ở các nước OCDE) (theo 2, tr.3; 3, tr. 3). 

Sự tiến triển của khu vực này còn 
thể hiện rõ qua sự gia tăng vốn đăng ký 
và tỷ trọng cơ cấu ngành nghề. Mức vốn 
đăng ký trung bình của các doanh 
nghiệp tuy không cao song tăng nhanh: 
từ 0,57 tỷ đồng giai đoạn 1991 - 1999 
tăng lên 0,96 tỷ đồng năm 2000, đạt 
mức 2,8 tỷ đồng năm 2002, trong đó, chỉ 
tính riêng 3 tháng đầu năm 2002, đã 
tăng tới 2,6 tỷ đồng. Về cơ cấu ngành, 
kinh tế tư nhân chiếm tới 51,9% trong 
lĩnh vực thương mại và dịch vụ, 20,8% 
trong công nghiệp, 8,3% trong xây dựng, 
2,5% trong giao thông vận tải và 4,1% 
trong các ngành phi nông nghiệp khác 
(theo 3, tr.4). 

Những hạn chế còn tồn tại trong 
khu vực kinh tế tư nhân hiện nay 

Những số liệu nêu trên cho thấy rõ 
vai trò quan trọng của khu vực kinh tế 
tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế quốc dân thời gian qua. Tuy 
nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, 
những hạn chế sau đây chính là những 
trở ngại lớn cho mục tiêu tiếp tục đẩy 
nhanh sự phát triển của khu vực kinh 
tế tư nhân. 

+ Đa phần là doanh nghiệp mới 
được thành lập và chỉ tăng chủ yếu về 
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số lượng, trong khi những chỉ số quan 
trọng lại có xu hướng giảm. Chẳng hạn, 
tính bình quân cho các doanh nghiệp, 
tương quan giữa năm 1992 và năm 1996 
về số lao động là 22 và 12, về vốn sản 
xuất: 1,4 tỷ đồng và 1,0 tỷ đồng, về 
doanh thu: 3,1 tỷ đồng và 2,8 tỷ đồng, 
về nộp ngân sách: 0,09 tỷ đồng và 0,07 
tỷ đồng. 

+ Hầu hết là doanh nghiệp quy mô 
vừa và nhỏ, khả năng tạo vốn bằng 
năng lực nội sinh còn yếu. Chẳng hạn, 
theo số liệu thống kê năm 1997 về 
23.708 doanh nghiệp được điều tra, số 
doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 96% 
nếu tính theo tiêu thức số lao động 
thường xuyên dưới 200 người; hoặc 
chiếm tới 88,2% nếu tính theo tiêu thức 
vốn điều lệ dưới 5 tỷ đồng. 

+ Trình độ kỹ thuật, công nghệ còn 
thấp do khu vực này ít có khả năng đầu 
tư nâng cấp công nghệ. Một khi vốn đầu 
tư hạn hẹp trước những đòi hỏi phải đáp 
ứng kịp thời nhu cầu đổi mới công nghệ, 
thì những ràng buộc quá mức của cơ 
chế, chính sách về vay vốn ngân hàng, 
vốn nước ngoài lại góp phần làm tăng 
thêm trở ngại đối với khu vực này trong 
việc tiếp cận dễ dàng với thị trường công 
nghệ thế giới. 

+ Chất lượng nguồn nhân lực thấp. 
Tình trạng này trở thành phổ biến bởi 
sự thiếu hụt trầm trọng số công nhân 
được đào tạo hoặc có tay nghề cao. Thêm 
vào đó, phần lớn cán bộ quản lý doanh 
nghiệp chưa được đào tạo một cách hệ 
thống; Trình độ chuyên môn không cao, 
năng lực quản lý yếu, lại thường dựa 
nhiều vào kinh nghiệm. Đó là lý do để 
hầu hết các doanh nghiệp hoạt động chủ 
yếu theo xu hướng ngắn hạn, không có 
được chiến lược sản xuất, kinh doanh 
trung hạn và dài hạn để doanh nghiệp 
có thể tồn tại và phát triển trong mọi 

tình huống. 

+ Tốc độ phát triển giữa các vùng, 
địa phương, lĩnh vực hoạt động và loại 
hình doanh nghiệp tuy cao, nhưng 
không đều. Các doanh nghiệp tập trung 
chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn, nơi có 
cơ sở hạ tầng thuận tiện cho sản xuất, 
kinh doanh. Trong lĩnh vực thương mại 
và dịch vụ, số doanh nghiệp chiếm tới 
hơn một nửa tổng số doanh nghiệp hoạt 
động và hơn 2/3 doanh số của khu vực 
này. 

+ Các doanh nghiệp còn gặp nhiều 
trở ngại khi thị trường đầu vào và đầu 
ra còn hạn hẹp. Thị trường trong nước 
bị cạnh tranh gay gắt bởi hàng ngoại 
nhập. Sự thiếu vắng hoặc sự non trẻ của 
nhiều thị trường cần thiết cho hoạt động 
sản xuất (thị trường tiền tệ, thị trường 
lao động, thị trường chứng khoán, thị 
trường vốn...) đã gây ra những hẫng 
hụt, thậm chí dẫn đến những ứng xử 
tiêu cực của nhiều doanh nghiệp trong 
quá trình tham gia vào nền kinh tế thị 
trường. 

+ Nhiều doanh nghiệp hoạt động với 
những khuyết tật cố hữu, như phát triển 
tự phát, vi phạm pháp luật (tuỳ tiện 
tăng giảm vốn, đổi trụ sở kinh doanh, 
thay đổi mặt hàng đăng ký, sử dụng hoá 
đơn đỏ sai quy định), hoạt động bất hợp 
pháp, trốn thuế, gây rối loạn thị trường, 
đầu cơ, làm hàng giả (theo 2, tr.3; 3, 
tr.5; 5, tr.178-183). 

 3. Những vấn đề cần tháo gỡ 
trong thời gian tới 

Từ những đánh giá về tiến triển của 
khu vực kinh tế tư nhân nước ta ở trên, 
có thể chỉ ra ba nhóm nguyên nhân hạn 
chế sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn 
của khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 
hiện nay: 

a. Sự chậm trễ trong cụ thể hoá chủ 
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trương đổi mới  

Trước hết, ở nước ta chưa chính thức 
có một quan niệm cụ thể, có tính chuẩn 
mực để định hình các tiêu thức xác định 
kinh tế tư bản tư nhân, về vai trò, vị trí 
của nó trong nền kinh tế nhiều thành 
phần định hướng XHCN. Sự thay đổi 
các chính sách không được tiến hành 
đồng thời với cơ chế quản lý thích ứng 
đã gây nhiều trở ngại cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Trong đó, ngoài tình 
trạng nhiều chính sách chưa được cụ 
thể hoá, còn là sự thiếu đồng bộ và nhất 
quán của các chính sách và văn bản 
hướng dẫn. Thực tế cho thấy, bên cạnh 
những mặt tích cực, trong nhiều văn 
bản vẫn còn những bất cập cần được sửa 
đổi và hoàn thiện. Thứ nhất, đó là sự 
phân biệt đối xử giữa khu vực kinh tế tư 
nhân với các thành phần kinh tế khác. 
Chẳng hạn, doanh nghiệp tư nhân 
không được thừa nhận là một pháp 
nhân, hoặc không được là một bên Việt 
Nam để liên doanh hợp tác đầu tư với 
nước ngoài, trong khi tư nhân nước 
ngoài có vốn đầu tư 100% được thừa 
nhận là một pháp nhân Việt Nam (Luật 
Doanh nghiệp 1999). Thứ hai, nội dung 
các văn bản hướng dẫn thực hiện của 
các ngành quản lý nhà nước, của địa 
phương đã thu hẹp đáng kể những quy 
định đổi mới trong các văn bản pháp 
quy của Nhà nước về quyền tự do kinh 
doanh, lựa chọn ngành nghề kinh 
doanh, quy mô và địa bàn kinh doanh. 
Thứ ba, tính không đồng nhất về nội 
dung và thời gian thực thi văn bản đã 
làm giảm tính tích cực của chủ trương 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tạo kẽ hở 
và gây khó khăn cho công tác quản lý 
của Nhà nước đối với khu vực này. Đó có 
thể cũng là cái cớ để nhiều địa phương 
nguỵ biện cho việc họ phải tự đưa ra 
những quy định không phù hợp, thậm 

chí, trái với văn bản của Nhà nước. 

Ngay cả Luật Doanh nghiệp vốn 
được xem là bước hoàn thiện quan trọng 
những chính sách lớn của Việt Nam, là 
nền tảng pháp lý được thể chế hoá, là 
“hình mẫu trong xây dựng và soạn thảo 
luật ở Việt Nam”, bởi nó vừa mở rộng 
quyền tự do kinh doanh của doanh 
nghiệp, vừa tăng cường được sự quản lý 
của nhà nước thông qua các quy định 
quản lý về ngành nghề kinh doanh, 
cũng vẫn còn những khiếm khuyết lớn 
được các chuyên gia phân tích và kết 
luận là đang hạn chế không nhỏ tới sự 
phát triển của từng doanh nghiệp nói 
riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói 
chung. Đó là: 

1/ Tình trạng giấy phép không cần 
thiết, thậm chí, trái luật vẫn chưa được 
ngăn chặn một cách hiệu quả; 

2/ Tình trạng doanh nghiệp trùng 
tên hoặc có tên dễ gây nhầm lẫn trên 
phạm vi cả nước đang tăng lên; 

3/ Các quy định hạn chế tỷ lệ góp 
vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào 
doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 
là quá khắt khe, có trường hợp còn quá 
vô lý; 

4/ Việc góp vốn bằng tài sản không 
phải là tiền mặt, nhất là bằng giá trị 
quyền sử dụng đất đang gặp khó khăn, 
thậm chí không thực hiện được; 

5/ Quyền của cổ đông, nhất là cổ 
đông thiểu số còn yếu và chưa đầy đủ; 

6/ Cơ chế giám sát trực tiếp của các 
thành viên, cổ đông hoặc gián tiếp 
thông qua các thể chế như kiểm toán, 
kiểm soát nội bộ chưa được quy định 
đầy đủ; 

7/ Chế độ công khai thông tin kém 
hiệu quả. 

 b. Những yếu kém trong hoạt động 
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quản lý nhà nước đối với khu vực kinh 
tế tư nhân  

 Hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô 
chưa đồng bộ, chưa thật rõ ràng và chưa 
thống nhất, thể hiện trên các mặt: 

Về chính sách đất đai, tuy Luật Đất 
đai đã được ban hành năm 1993 và được 
đánh giá là có nhiều bước tiến đáng kể, 
nhưng việc các văn bản hướng dẫn dưới 
luật ra đời quá chậm đã gây nhiều thua 
thiệt cho cả Nhà nước lẫn các doanh 
nghiệp;  

Về chính sách tiền tệ và tín dụng, 
tuy việc đổi mới và cơ chế thực hiện 
chính sách này góp phần quan trọng 
vào ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh 
tốc độ áp dụng cơ chế thị trường, thúc 
đẩy các thành phần kinh tế phát triển, 
nhưng chính sách tiền tệ, tín dụng vẫn 
chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ và có 
hiệu quả những đòi hỏi của nền kinh tế 
thị trường, như chưa giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa lãi suất trong yêu cầu 
nâng mức huy động vốn và khuyến 
khích đầu tư; xử lý chậm và không triệt 
để cơ cấu lãi suất tín dụng bất hợp lý; 
chưa xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi suất 
và tỷ giá hối đoái; nóng vội trong việc 
cho phép các ngân hàng nước ngoài mở 
chi nhánh khi chưa có định chế rõ ràng; 

Về chính sách thuế, tuy đã có nhiều 
cải tiến và đổi mới, song chính sách 
thuế vẫn còn phân biệt đối xử giữa các 
thành phần kinh tế, ưu đãi đầu tư nước 
ngoài hơn là đầu tư trong nước, các đạo 
luật về thuế còn nhiều bất cập, các sắc 
thuế quá phức tạp, chưa bao quát được 
các nguồn thu, chưa có sự thống nhất 
trong phương pháp tính thuế, cơ cấu 
thuế và một số khoản thu chưa hợp lý, 
mức thuế danh nghĩa cao, cơ chế thu 
thuế thiếu đồng bộ; 

Về chính sách thương mại và xuất 

khẩu, việc chưa có được một kế hoạch 
định hướng thị trường, định hướng cơ 
cấu xuất nhập khẩu triển vọng, tiềm 
năng theo mục tiêu rõ ràng, chưa có đối 
sách cụ thể ... đã dẫn đến tình trạng 
hoạt động ngoại thương tự phát, cạnh 
tranh không lành mạnh, gây tổn thất 
cho mọi thành phần tham gia; chính 
sách bảo hộ thị trường trong nước chưa 
có hướng giải quyết tổng thể, đồng bộ và 
hữu hiệu là nguyên nhân của tình trạng 
hiệu quả kinh tế thấp, dây dưa nợ đọng, 
sản phẩm kém tính cạnh tranh; 

Về cơ chế và bộ máy thực hiện chính 
sách, công tác quản lý, chỉ đạo phát 
triển kinh tế tư nhân còn nhiều bất cập, 
thể hiện qua quá trình xét duyệt dự án, 
cấp giấy phép, qua tình trạng vi phạm 
nguyên tắc tiền đăng hậu kiểm; ngoài 
ra, phải kể đến nguyên nhân năng lực 
cán bộ quản lý nhà nước yếu kém. 

Và đặc biệt là sự thiếu vắng một cơ 
quan quản lý nhà nước chính thức đối 
với khu vực kinh tế này, một cơ quan 
nhà nước chuyên trách ban hành văn 
bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo thực 
hiện, theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh, hỗ 
trợ, uốn nắn những lệch lạc, xử lý sai 
phạm ... thể hiện rõ nhất trong khâu 
quản lý thị trường, thuế, tài chính, là 
nguyên nhân dẫn đến hiện tượng pháp 
luật không được tôn trọng, trong đó phổ 
biến là tình trạng nhiều doanh nghiệp 
tìm cách luồn, lách luật để vụ lợi.     

c. Nguyên nhân từ bản thân các 
doanh nhân 

Trước hết, chính tâm lý e ngại của 
các doanh nghiệp tư nhân trước những 
yếu kém trong hoạt động quản lý nhà 
nước đối với khu vực kinh tế tư nhân 
được nêu ở trên, hoặc mặc cảm về thái 
độ đối xử của xã hội đối với các doanh 
nhân còn tồn tại trong suy nghĩ của 
doanh nghiệp là một trở ngại lớn đối với 
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nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, mở rộng quy mô, xây dựng 
chiến lược phát triển dài hạn, tích cực 
đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm; 

 Tiếp đến, thực lực kinh doanh của 
doanh nhân còn hạn chế cả về kiến thức 
quản lý, kinh nghiệm sản xuất, cả về 
khả năng huy động vốn lớn, khả năng 
tiếp cận được với tín dụng ngân hàng; 

Bên cạnh đó, phải kể đến số không 
nhỏ doanh nhân kinh doanh thiếu lành 
mạnh, bất chấp luật pháp và đạo lý 
kinh doanh. 

  Ngoài ra, tình trạng nhiều doanh 
nghiệp có hành vi gian lận thương mại, 
khê nợ tín dụng, nợ thuế kéo dài, lợi 
dụng sơ hở, móc ngoặc với phần tử thoái 
hoá, lừa gạt để chiếm đoạt tài sản của 
Nhà nước, hoặc của các đối tác đã gây 
hậu quả kinh tế - xã hội nghiêm trọng, 
ảnh hưởng xấu đến khu vực kinh tế này 
(theo 5, tr.186-194). 

II. Đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với khu vực 
kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn tới 

1- Tiếp tục đổi mới tư duy để có 
được nhận thức đầy đủ và đúng mức 
hơn về vị trí, vai trò của khu vực kinh 
tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân 
thông qua việc giải phóng sức sản xuất, 
huy động nguồn vốn dồi dào trong dân, 
giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 
dân cư, tăng nguồn thu cho ngân sách, 
góp phần tích cực vào việc hình thành 
và phát triển khu vực kinh tế dân 
doanh vững mạnh, tạo động lực thúc 
đẩy tăng trưởng bền vững nền kinh tế 
quốc dân 

2- Tích cực nghiên cứu, điều tra, 
khảo sát để kịp thời sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện hệ thống chính sách và các 
văn bản pháp luật, nhằm từng bước tạo 
lập môi trường kinh doanh thông 

thoáng và ổn định, tạo sân chơi bình 
đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân với 
các thành phần kinh tế khác; 

3- Kiên quyết sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước, giải quyết dứt điểm 
đối với những doanh nghiệp làm ăn 
thua lỗ kéo dài bằng biện pháp cho phá 
sản, đấu thầu bán hoặc cho thuê, đẩy 
mạnh tiến trình cổ phần hoá để nâng 
cao hiệu quả cũng như tạo dựng môi 
trường cạnh tranh lành mạnh cho mọi 
thành phần kinh tế; 

4- Thiết lập cơ quan quản lý nhà 
nước trực tiếp đối với thành phần kinh 
tế tư nhân và xây dựng khung pháp lý 
cho thành phần này; 

5- Coi trọng việc mở rộng thị trường 
trong nước và cần có chính sách hỗ trợ 
các doanh nghiệp tiếp cận thị trường 
khu vực và thị trường quốc tế; 

6- Hỗ trợ quá trình đổi mới và 
chuyển giao kỹ thuật công nghệ đối với 
các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ vốn được đánh giá là 
có hiệu suất sinh lời cao và tạo được 
nhiều việc làm; 

7- Cần có chính sách hỗ trợ các nhà 
đầu tư về việc sử dụng mặt bằng sản 
xuất kinh doanh và chính sách thuế 
nâng đỡ khi mới khởi nghiệp; 

8- Đổi mới nội dung và phương pháp 
quản lý nhà nước về kinh tế ở các địa 
phương nhằm tháo gỡ những vấn đề bức 
xúc để thúc đẩy kinh tế tư nhân ở các 
địa phương phát triển; 

9- Bên cạnh các chế độ miễn, giảm 
thuế cho các đối tượng thuộc diện ưu 
tiên trong các Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Thuế 
thu nhập doanh nghiệp, Nhà nước cần 
có chế độ ưu đãi thuế đối với các doanh 
nghiệp ở các vùng nông thôn, để họ có 
điều kiện tái đầu tư mở rộng sản xuất, 
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kinh doanh, nâng cấp trang thiết bị, đa 
dạng hoá sản phẩm; 

 10- Thành lập các quỹ hỗ trợ đầu tư, 
đa dạng hoá các hình thức cho vay, như 
cho vay theo món đối với khách hàng có 
thu nhập không thường xuyên (sản xuất 
theo vụ, chu chuyển vốn chậm), cho vay 
luân chuyển đối với khách hàng có vòng 
quay vốn thường xuyên (vay trả sòng 
phẳng, có tín nhiệm trong quan hệ giao 
dịch với ngân hàng), hoặc hình thức cho 
vay trả góp, tín dụng chiết khấu, cho vay 
theo dự án...; tăng cường cung cấp vốn 
trung và dài hạn trên cơ sở xác định chu 
kỳ sản xuất và đặc tính kỹ thuật của từng 
ngành nghề; mở rộng chế độ vay tín chấp 
thông qua sự bảo lãnh của các tổ chức, 
đoàn thể đối với những doanh nghiệp chưa 
đủ điều kiện vay bằng thế chấp, hạ lãi 
suất cho vay... để doanh nghiệp có thể đầu 
tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, mở rộng 
địa bàn hoạt động; thậm chí Nhà nước nên 
có chương trình trợ cấp không hoàn lại 
một phần vốn cho các doanh nghiệp hoạt 
động ở các vùng chưa phát triển như miền 
núi, hải đảo, hoặc các khu vực, lĩnh vực 
kinh tế cần khuyến khích phát triển như 
trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn quả, 
chăn nuôi gia súc ... 

 11- Có chính sách hỗ trợ công tác đào 
tạo đội ngũ doanh nhân thông qua Phòng 
Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, 
hoặc qua các hình thức đào tạo khác của 
các trường đại học; cần điều chỉnh kịp thời 
ở tầm vĩ mô cơ cấu đào tạo ngành nghề; 
thành lập Quỹ đào tạo nguồn nhân lực 
quốc gia với những đóng góp trách nhiệm 
của cộng đồng các doanh nghiệp để tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng lớn về lao động có tay 
nghề cao của khu vực này.  
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